Phòng giáo dục Bình Xuyên                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Trường tiểu học Thanh Lãng A                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     SỐ 96 /BC-TLA

                                                                        Thanh Lãng, ngày 15 tháng 3 năm 2016
BÁO CÁO tự đánh giá
XÂY DỰNG trường chuẩn quốc gia mức độ 2

Thực hiện công văn chỉ đạo về đánh giá các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 ngày 14 tháng 3 năm 2016  của phòng GD &Đt Bình Xuyên. Căn cứ vào thông tư 59/2012/TT- BGD &ĐT ngày 28/12/2012 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Trường Tiểu học Thanh Lãng A làm báo cáo tự đánh giá về các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia đã đạt, chưa đạt như sau:
a. Đặc điểm tình hình  nhà trường trong công tác

Xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2

1. Thuận lợi

- Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn tương đối đồng đều.

- 100% số giáo viên trực tiếp dạy lớp 1,2,3,4 và 5 đã hoàn thành bồi dưỡng thường xuyên hàng năm và bồi dưỡng Chính trị hè 2015. Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng thường xuyên của tỉnh và triển khai trong đơn vị trường học một cách đầy đủ, đúng lịch.
- Đội ngũ giáo viên dạy lớp 5 trẻ, nhiệt tình trong công tác giảng dạy.

- 100% GV trong trường học tập các văn bản, chỉ thị, nhiệm vụ năm học đặc biệt là đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - người giáo viên tiểu học cần phải bộc lộ, thể hiện năng lực nghề nghiệp của mình như thế nào trước yêu cầu đổi mới. Mọi GV đều được học tập kế hoạch công tác thanh tra của PGD Bình Xuyên. Giáo viên được học tập quy định số 14 về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; Chỉ thị 06 của Ban bí thư TW về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyên đề về kiểm tra như: Kiểm tra hồ sơ sổ sách, dự giờ, chuyên đề bồi dưỡng học sinh yếu cho tất cả các khối lớp chuyên môn nên mọi GV luôn luôn chủ động trước khi được kiểm tra.

- Thiết bị và đồ dùng dạy học của nhà trường (số được cấp phát) luôn được sử dụng thường xuyên có hiệu quả.

- Nhà trường thực hiện các cuộc vận động đó là:

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

“Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.” 


“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

2. Khó khăn

- Đội ngũ còn thiếu: 01 tổng đội chuyên trách, không có cán bộ thiết bị chuyên trách.

- Phương pháp giảng dạy của một số GV có tuổi (chưa thực sự đổi mới nhiều nên phương pháp dạy còn mang kiểu cũ nhiều.
- Công trình vệ sinh của GV và học sinh còn thiếu và không khoa học, khu vực dân cư gần trường còn xả nước thải gây ô nhiễm nhà trường.

b. Tự đánh giá các tiêu chuẩn và biện pháp 
thực hiện các tiêu chí chưa đạt

- Trường tiểu học Thanh lãng A được công nhận là trường chuẩn Quốc Gia giai đoạn I năm 2004, được công nhận lại năm 2012.Trong những năm qua tập thể hội đồng sư phạm  nhà  trường đã đoàn kết một lòng quyết tâm giữ vững 05 tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia giai đoạn I và tiếp tục phấn đấu không ngừng để đạt được tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia giai đoạn II 2016 với các nội dung cụ thể sau đây: Căn cứ vào Thông tư số 59 ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.
I, Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường.
     Đạt các quy định tại Điều 12 của Thông tư này và bổ sung một số yêu cầu sau:

1. Quản lý hành chính:
   Ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý của nhà trường có hiệu quả: Đạt.

2. Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên

a) Thực hiện công tác quản lý một cách sáng tạo, phát huy được khả năng của giáo viên, nhân viên trong việc xây dựng và phát triển nhà trường: Đạt
b) Phân công nhiệm vụ cụ thể hằng năm cho từng giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường trong các hoạt động giáo dục, trong đó có công tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em gái: Đạt.
c) Tổ chức cho 100% giáo viên được tham gia bồi dưỡng thường xuyên và sinh hoạt chuyên đề thiết thực và hiệu quả: Đạt.
 II. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
Đạt các quy định tại Điều 13 của Thông tư này và đạt một số yêu cầu sau:

1. Năng lực của cán bộ quản lý

a) Trình độ đào tạo của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng là Đại học Sư phạm trở lên: Đạt.
b) Đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hàng năm theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học đạt mức xuất sắc: Đạt.
2. Số lượng, trình độ đào tạo và năng lực của giáo viên

a) Có giáo viên chuyên dạy các môn thể dục, âm nhạc, mĩ thuật, ngoại ngữ và tin học: Đạt.
Chưa đạt: Chưa có giáo viên tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh chuyên trách.

b) Có 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó đã đạt 90% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn: Đạt.
c) Năng lực chuyên môn:

- Linh hoạt, sáng tạo trong việc sử dụng các phương pháp tích cực trong dạy học và giáo dục học sinh. Hàng năm, giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt loại khá, giỏi từ cấp trường trở lên: Đạt.
- Có kế hoạch giảng dạy riêng cho học sinh giỏi, học sinh yếu của lớp: Đạt. 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn, chuyên đề và hoạt động xã hội do nhà trường tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức: Đạt.
- Mỗi giáo viên phải có kế hoạch phấn đấu sau khi được đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn để không ngừng nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. Kế hoạch này đã được lưu trong hồ sơ cá nhân của giáo viên: Đạt.
3. Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên: Đạt.
a) Có 75% giáo viên đạt loại khá trở lên, trong đó có 25% giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học: Đạt.
b) Có 60% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó 30% giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện trở lên; không có giáo viên yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ: Đạt.
 Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
Đạt các quy định tại Điều 14 của Thông tư này và đạt một số yêu cầu sau:

1. Bàn ghế học sinh : Đạt
Đảm bảo theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học.

2. Khối phòng, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, dạy và học

a) Có các phòng riêng biệt để dạy các môn âm nhạc, mĩ thuật và tin học: Đạt.

Chưa đạt: Chưa có phòng dạy riêng cho học sinh có khó khăn đặc biệt. 
b) Các phòng chức năng có các thiết bị thiết yếu được sắp xếp hợp lý, khoa học để phục vụ các hoạt động của nhà trường và được ghi đầy đủ trong sổ nhật ký: Đạt.
c) Khu nhà bếp, nhà ăn của học sinh đảm bảo điều kiện sức khỏe và an toàn, vệ sinh cho học sinh: Đạt
Chưa đạt:   
+ Diện tích:  (Theo nghị quyết hội đồng nhân dân Tỉnh phải đạt 25m2/HS) thì còn trường còn thiếu là : 9.535,1m2
+ Chưa có nhà nghỉ riêng cho bán trú.

+ Thiếu tủ cơm.
+ Còn thiếu nhà giáo dục thể chất.
+ Thiếu: Máy phô tô văn phòng, máy chiếu ở các lớp học, máy cho phòng học ngoại ngữ.
d) Có nơi lưu trữ hồ sơ, tài liệu chung: Đạt
3. Thư viện phải đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và có sổ nhật ký ghi đầy đủ hoạt động của thư viện: Đạt.
4. Thiết bị phục vụ dạy và học: Đạt.
a) Nhà trường có một số thiết bị hiện đại :máy tính để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập: Đạt.
b) Có tủ đựng hồ sơ, đồ dùng dạy học cho giáo viên và học sinh tại mỗi phòng học: Đạt.
 Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội: Đạt.
Đạt các quy định tại Điều 15 của Thông tư này  và một số yêu cầu sau:


Hàng năm, nhà trường tham mưu với ủy ban nhân thị trấn tổ chức tọa đàm, cam kết và kí biên bản giữa nhà trường với các tổ chức đoàn thể, cha mẹ học sinh về việc huy động tối đa trẻ trong độ tuổi đi học, đặc biệt là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật. 
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục: Đạt.
Đạt các quy định tại Điều 16 của Thông tư này và một số yêu cầu sau:

1. Thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học 

a) Có kế hoạch giáo dục cụ thể để bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo nâng cao trình độ cho học sinh yếu và kế hoạch giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật: Đạt
b) Có chủ đề giáo dục mỗi năm học phù hợp với đặc điểm riêng của nhà trường: Đạt
c) Có 100% học sinh học 2 buổi/ngày: Đạt 
2. Hoạt động ngoài giờ lên lớp 

a) Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch với các hình thức đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu phát triển của học sinh và đạt kết quả tốt: Đạt.
b) Tăng cường giáo dục kĩ năng sống phù hợp với lứa tuổi học sinh: Đạt
c) Dành thời gian thích hợp cho học sinh được học tập và thực hiện các hoạt động ngoại khóa trong năm học: Đạt
3. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học: Đạt.
a) Đã được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ II năm 2012. Không có người mù chữ trong độ tuổi.
b) Có kế hoạch và biện pháp cụ thể đã huy động 100% trẻ trong độ tuổi tới trường và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

4. Kết quả xếp loại giáo dục của học sinh: Đạt.
a) Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục từ trung bình trở lên đạt 99,4%.
b) Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục khá, giỏi đạt 71,9%, trong đó loại giỏi đạt 34,2%.
c) Có học sinh tham gia và đạt giải trong các hội thi, giao lưu do cấp tỉnh trở lên tổ chức.

5. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường: Đạt
a) Tăng cường các hoạt động vui chơi, luyện tập thể dục thể thao nhằm phát triển thể chất cho học sinh; phát hiện, tạo điều kiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu; 

b) Học sinh tham gia tốt các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

6. Hiệu quả đào tạo của nhà trường: Đạt
a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm đạt  97,2%.
Trên đây là toàn bộ báo cáo để đạt  trường chuẩn Quốc gia giai đoạn II. Bên cạnh những tiêu chí đã đạt được còn nhiều tiêu chí mà tập thể cán bộ, giáo viên công nhân viên trong nhà trường cần  cố gắng phấn đấu  hơn nữa mới có thể đạt được. Ngoài ra tiêu chuẩn 3 (cơ sở vật chất - thiết bị trường học) với điều kiện và kinh phí nhà trường không thể làm nổi nên Trường tiểu học Thanh Lãng A rất mong nhận được sự quan tâm đầu tư một cách kịp thời về bàn ghế học sinh, về các phòng chức năng riêng biệt, về máy văn phòng hiện đại- để nhà trường hoàn thành việc xây dựng chuẩn Quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2018.

               Hiệu trưởng

        Trần Thị Thanh Hải
Mục 3. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2
Điều 17. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Đạt các quy định tại Điều 12 của Thông tư này, bổ sung một số yêu cầu sau:

1. Quản lý hành chính

Ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý của nhà trường có hiệu quả.

2. Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên

a) Thực hiện công tác quản lý một cách sáng tạo, phát huy được khả năng của giáo viên, nhân viên trong việc xây dựng và phát triển nhà trường;

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể hằng năm cho từng giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường trong các hoạt động giáo dục, trong đó có công tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em gái; 

c) Tổ chức cho 100% giáo viên được tham gia bồi dưỡng thường xuyên và sinh hoạt chuyên đề thiết thực và hiệu quả.

Điều 18: Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
Đạt các quy định tại Điều 13 của Thông tư này, bổ sung một số yêu cầu sau:

1. Năng lực của cán bộ quản lý

a) Trình độ đào tạo của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng từ Đại học Sư phạm trở lên;

b) Đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hàng năm theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học đạt mức xuất sắc.

2. Số lượng, trình độ đào tạo và năng lực của giáo viên

a) Có giáo viên chuyên dạy các môn thể dục, âm nhạc, mĩ thuật, ngoại ngữ và tin học; có giáo viên tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chuyên trách;

b) Có 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó ít nhất 70% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn;

c) Năng lực chuyên môn:

- Linh hoạt, sáng tạo trong việc sử dụng các phương pháp tích cực trong dạy học và giáo dục học sinh. Hàng năm, giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt loại khá, giỏi từ cấp trường trở lên; 

- Có kế hoạch giảng dạy riêng cho học sinh giỏi, học sinh yếu của lớp; 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy một cách hiệu quả;

- Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn, chuyên đề và hoạt động xã hội do nhà trường tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức; 

- Mỗi giáo viên phải có kế hoạch phấn đấu sau khi được đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn để không ngừng nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. Kế hoạch này phải được lưu trong hồ sơ cá nhân của giáo viên.

3. Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên 

a) Có ít nhất 75% giáo viên đạt loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 25% giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; 

b) Có ít nhất 60% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó ít nhất 30% giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện trở lên; không có giáo viên yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ.

c) Có ít nhất 90% giáo viên được xếp loại khá, giỏi về bồi dưỡng thường xuyên, trong đó có ít nhất 30% giáo viên được xếp loại giỏi về bồi dưỡng thường xuyên, không có giáo viên không hoàn thành kế hoạch.

Điều 19. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
Đạt các quy định tại Điều 14 của Thông tư này, bổ sung một số yêu cầu sau:

1. Bàn ghế học sinh 

Đảm bảo theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

2. Khối phòng, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, dạy và học

a) Có các phòng riêng biệt để dạy các môn âm nhạc, mĩ thuật và tin học; có phòng thường trực, có phòng để dạy riêng cho học sinh có khó khăn đặc biệt;

b) Các phòng chức năng có các thiết bị thiết yếu được sắp xếp hợp lý, khoa học để phục vụ các hoạt động của nhà trường và được ghi đầy đủ trong sổ nhật ký; 

c) Khu nhà bếp, nhà ăn của học sinh, nhà nghỉ phải đảm bảo điều kiện sức khỏe và an toàn, vệ sinh cho học sinh;

d) Có nơi lưu trữ hồ sơ, tài liệu chung.

3. Thư viện phải đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và có sổ nhật ký ghi đầy đủ hoạt động của thư viện.

4. Thiết bị phục vụ dạy và học 

a) Nhà trường có một số thiết bị hiện đại (máy tính, máy chiếu projector) để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập;

b) Có tủ đựng hồ sơ, đồ dùng dạy học cho giáo viên và học sinh tại mỗi phòng học;

c) Thiết bị phục vụ dạy học và thiết bị dạy học tự làm được sử dụng hiệu quả cao và được tăng cường, bổ sung hàng năm.

Điều 20. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Đạt các quy định tại Điều 15 của Thông tư này, bổ sung một số yêu cầu sau:

Hàng năm, nhà trường tham mưu với ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) tổ chức tọa đàm, cam kết và kí biên bản giữa nhà trường với các tổ chức đoàn thể, cha mẹ học sinh về việc huy động tối đa trẻ trong độ tuổi đi học, đặc biệt là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật. 

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
Đạt các quy định tại Điều 16 của Thông tư này, bổ sung một số yêu cầu sau:

1. Thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học 

a) Có kế hoạch giáo dục cụ thể để bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo nâng cao trình độ cho học sinh yếu và kế hoạch giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật;

b) Có chủ đề giáo dục mỗi năm học phù hợp với đặc điểm riêng của nhà trường;

c) Có ít nhất 80% học sinh học 2 buổi/ngày và có kế hoạch để tất cả học sinh được học 2 buổi/ngày. 

2. Hoạt động ngoài giờ lên lớp 

a) Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch với các hình thức đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu phát triển của học sinh và đạt kết quả tốt;

b) Tăng cường giáo dục kĩ năng sống phù hợp với lứa tuổi học sinh;

c) Dành thời gian thích hợp cho học sinh được học tập và thực hiện các hoạt động ngoại khóa trong năm học.

3. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học

a) Xã nơi trường đóng được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ I trở lên. Không có người mù chữ trong độ tuổi;

b) Có kế hoạch và biện pháp cụ thể để huy động tối đa trẻ trong độ tuổi tới trường và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

4. Kết quả xếp loại giáo dục của học sinh

a) Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục từ trung bình trở lên đạt ít nhất 98%;

b) Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục khá, giỏi đạt ít nhất 70%, trong đó loại giỏi đạt ít nhất 25%;

c) Có học sinh tham gia và đạt giải trong các hội thi, giao lưu do cấp tỉnh trở lên tổ chức.

5. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường

a) Tăng cường các hoạt động vui chơi, luyện tập thể dục thể thao nhằm phát triển thể chất cho học sinh; phát hiện, tạo điều kiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu; 

b) Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

6. Hiệu quả đào tạo của nhà trường 

a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm đạt ít nhất 95%;

b) Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 98% trở lên.

